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Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013
Phần I. Các văn bản chỉ đạo
1. Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; 

2. Công văn số 5379/BGDDT-GDTH ngày 20/8/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc HD thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2012-2013 đối với GD Tiểu học;

3. Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 đối với GD Mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên;

4. Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 13/8/2012 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013;

5. HD số 1016/SGD&ĐT-GDTH ngày 30/8/2012 của Sở GD&ĐT Hải Dương về việc HD thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với cấp Tiểu học;

6. Thông báo số 303-TB/HU ngày 30/7/2012 của Ban thường vụ huyện ủy Kim Thành về  kết quả năm học 2011-2012, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013;


7. Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 22/8/2012 của UBND huyện Kim Thành về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013;

8. Hướng dẫn số: 91/PGD&ĐT-GDTH, ngày 6 tháng 9 năm 2012 của Phòng GD&ĐT huyện Kim Thành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với cấp Tiểu học.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa IV nhiệm kì 2010-2015 của Đảng bộ thị trấn Phú Thái và Nghị quyết Chi bộ trường Tiểu học nhiệm kì 2010-2012;
Căn cứ tình hình thực tế địa phương và nhà trường.
Ban giám hiệu trường Tiểu học Phú Thái xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 như sau:

Phần II.  đặc điểm Tình hình nhà trường

1. Kết quả năm học 2011-2012: 


Năm học 2011-2012, trường hoàn thành tốt công tác phổ cập GDTHĐĐT năm 2011 đạt mức độ 1; hoàn thành cơ bản Chỉ tiêu, Kế hoạch và Nhiệm vụ đề ra cho năm học 2011-2012; phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đạt 89 điểm, xếp loại tốt. Nhà trường đạt tập thể lao động Tiên tiến; Chi bộ trường đạt trong sạch vững mạnh năm 2011. Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc. Liên đội thiếu niên đạt xuất sắc.

Trường duy trì 14 lớp với 371 HS. Lớp Xuất sắc: 13 lớp; lớp Tiên tiến:  01 lớp. Kết quả 2 mặt giáo dục :
* Về hạnh kiểm: 100% HS thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của người HS. 

* Về xếp loại văn hoá:     XLGiỏi: 153 HS đạt 41,2%; 

XL khá 162 HS đạt 43,7%; 

XL Trung bình 56 HS đạt 15,1%. 

*Xếp loại thi đua:   HSG: 153 em; HSTT: 162 em. 
* Lên lớp thẳng 308/308 HS đạt 100%.  

* HS hoàn thành chương trình Tiểu học 64/64 HS đạt 100%.

HS lớp 5 thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn TV đạt 98,4%, trong đó khá giỏi đạt 82,3%; môn Toán đạt 96,8%; trong đó khá giỏi đạt 83,9%; trường xếp thứ 2 toàn huyện, xếp thứ 10/279 trường tiểu học trong toàn tỉnh. 

* Chất lượng mũi nhọn vẫn được duy trì: 7 HS đạt giải trong các cuộc thi cấp tỉnh, 11 HSG cấp huyện (trong đó 7 em đạt giải từ KK trở lên); thi viết chữ đẹp cấp huyện trường xếp thứ 5/huyện, đạt giải 3; thi Aerobic cấp huyện đạt huy chương bạc, toàn đoàn xếp thứ 2/huyện. 
Tổng số CBGV 29: đạt danh hiệu CSTĐCS: 03 GV; LĐTT: 12 GV. 01 SKKN xếp loại B cấp huyện và được tham gia xét duyệt cấp tỉnh; 04 SKKN xếp loại C cấp huyện.
2. Tình hình năm học 2012-2013
Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012-2013: Số lớp: 15; Số HS: 426 (nữ: 213; 02 HS khuyết tật). Số lớp học 2 buổi/ngày: 15 lớp đạt 100%; số lớp học bán trú: 4 lớp (100 HS) đạt 23,5%. 

Số CBGV: 29. Trong đó CBQL: 2; GV đứng lớp 24, TV-TB chuyên: 01; VT-KT: 01; Y tế-TQ: 01. Có đủ loại hình GV: GV văn hóa 19; GV chuyên dạy ÂN: 01; MT: 01; TA: 02; TD: 01. 100% GV đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo. Có 20/29 CBGV là đảng viên, đạt 69%.

CSVC hiện có: 14 phòng học tại trường và 01 phòng học mượn (đảm bảo đủ điều kiện cho 100% số lớp dạy và học 2 buổi/ngày); 1 phòng  thiết bị; 01 kho đựng sách và 01 phòng đọc của HS; có 5 phòng làm việc: 01 phòng BGH; 01 phòng Hội đồng sư phạm; 01 phòng y tế, 01 phòng đoàn đội - Kế toán; 01 phòng bảo vệ. Cơ bản các phòng đều có đầy đủ trang thiết bị thiết yếu cho CBGV, NV làm việc. Có công trình vệ sinh học sinh, giáo viên, hệ thống tường bao đầy đủ; hệ thống bồn rửa tay cho HS; có nước máy dùng cho sinh hoạt hàng ngày; có sân chơi 2000m2; bãi tập 1500m2; đảm bảo đủ hệ thống cây xanh, vườn hoa cây cảnh, cảnh quan trường học khang trang, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trang thiết bị dạy học ổn định. Có đủ các bộ đồng bộ cho các khối lớp; các thiết bị, đồ dùng dạy học phong phú, đa dạng; đảm bảo có đồ dùng, thiết bị thiết yếu cho GV lên lớp.

Có hệ thống bếp ăn một chiều, kho đựng 50m2, nhà ăn 100m2, đảm bảo hợp vệ sinh, đúng quy định. Cơ sở vật chất bán trú cơ bản đầy đủ phục vụ công tác bán trú. Đội ngũ phục vụ nhiệt tình, có kinh nghiệm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tốt.

* Thuận lợi : 

- Trường nhiều năm liên tục đạt tập thể lao động Tiên tiến và Xuất sắc.
- Học sinh ngoan, nề nếp tốt, đi học chuyên cần, 100% học sinh thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh Tiểu học.

- Đội ngũ trẻ, đoàn kết, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, coi trọng việc xây dựng phong trào, gắn bó mật thiết với sự nghiệp giáo dục của địa phương. 


- Trường có lớp học bán trú, tạo điều kiện tốt cho HS được phát triển toàn diện.

- Cấp ủy Đảng, Chính quyền, các Ban ngành đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh và nhân dân Phú Thái quan tâm đến phong trào giáo dục, xây dựng tương đối ổn định về CSVC và trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học.

- Phú Thái có truyền thống hiếu học, phong trào Khuyến học, khuyến tài rộng khắp trong toàn thị trấn. Các cấp, các ngành luôn quan tâm đầu tư cho Giáo dục. Nhiều năm liền liên tục đạt danh hiệu xã Tiên tiến về Giáo dục. Đảm bảo đồng đều số lượng và chất lượng ở cả ba ngành học. Ba ngành học đều đạt chuẩn quốc gia. 
* Khó khăn:

         - Chất lượng giáo dục thực sự chưa đồng đều và ổn định ở tất cả các khu dân cư trong địa bàn toàn thị trấn. Dân số không ổn định, HS đi, đến nhiều. Nhận thức của một số phụ huynh trẻ còn hạn chế. Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn (trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật...). 

- CSVC chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới GD: Khu nhà 2 tầng cũ với 10 phòng học (xây từ năm 1997) đã xuống cấp trầm trọng; khu phòng học cấp 4 hướng tây diện tích chật hẹp, nóng nắng về buổi chiều. Thiếu phòng học phải đi học nhờ; thiếu phòng dạy phân hóa đối tượng cho các khối lớp; phòng giáo dục nghệ thuật; phòng đa năng; hệ thống phòng làm việc (Hiệu phó, phòng tổ chuyên môn, phòng đọc của giáo viên...). Phòng thiết bị chật hẹp, không để hết tranh ảnh, khó lấy đồ dùng. Sân vườn trũng, hệ thống tiêu thoát nước kém, mỗi khi mưa cổng trường thường bị ngập úng.
  - Nguồn kinh phí để hoạt động quá khó khăn (Kinh phí trong ngân sách được cấp không đảm bảo chi các hoạt động chuyên môn, không có kinh phí để chi mua sắm, tu sửa trang thiết bị, phương tiện làm việc. Kinh phí ngoài ngân sách hoàn toàn không có).
Phần III. nhiệm vụ, kế hoạch năm học
A. Nhiệm vụ chung
1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Đặc biệt quan tâm đến cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". 

2. Tập trung việc quản lý, tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; điều chỉnh nội dung dạy học; đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh và dạy học phân hóa đối tượng; thực hiện dạy học lồng ghép, tích hợp Tiếng Việt và các nội dung giáo dục vào các môn học, các hoạt động giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường cơ hội học tập cho trẻ em khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục triển khai dạy Tiếng Anh tăng cường cho học sinh lớp 1,2 theo chương trình Victoria. 
3. Đổi mới và tăng cường quản lý, thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên; đề cao tính chủ động sáng tạo của cán bộ, giáo viên; chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo; nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, triển khai việc dạy tin học theo nhóm học sinh, tổ chức hoạt động có hiệu quả Website của nhà trường.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị dạy học; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, hoàn thành chỉ tiêu đạt chuẩn mức độ 2 trong năm 2015; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia. 
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành

1. Thực hiện các cuộc vận động:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; củng cố kết quả cuộc vận động  ”chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”. Lồng ghép triển khai Đề án "Nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện công tác giáo dục ... giai đoạn 2011 - 2015" theo Quyết định số 115-QĐ/HU ngày 20/4/2011 của Huyện ủy huyện Kim Thành. Cụ thể:

- Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào các môn học và các hoạt động giáo dục. 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm; thường xuyên rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thực thi pháp luật và các hoạt động giáo dục; chống quan liêu, lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục; yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, thương yêu học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. CBQL tạo cơ hội, động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. 

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ và tin học đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; khắc phục khó khăn, sáng tạo trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo viên cần tích cực nghiên cứu, tự làm thêm đồ dùng dạy học mới, cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài học, lớp học, người học; tích cực đổi mới phương pháp theo hướng tích cực hóa hoạt động của người học; áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và xử lý tốt các tình huống sư phạm. 

- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, duy trì sĩ số, bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu nhưng không tổ chức thi học sinh giỏi ở lớp, ở trường.

2. Phong trào thi đua "Xây dựng tr​ường học thân thiện, học sinh tích cực"

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 và các văn bản 
chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục về việc thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", trong đó cần chú trọng các hoạt động:

- Nội dung, hình thức giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HS trong các môn học và các hoạt động giáo dục; xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, chủ động phối hợp với gia đình và các đoàn thể trong và ngoài nhà trường cùng giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Tăng cường các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống thông qua các trò chơi dân gian, hát dân ca. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa phù hợp với điều kiện của lớp, của nhà trường và địa phương. 

- Đẩy mạnh việc xây dựng trường học, lớp học xanh, sạch, đẹp; xây dựng trường học, lớp học thân thiện; đảm bảo có nguồn nước sạch, có bồn rửa (hợp vệ sinh) sử dụng trong nhà trường; có đủ nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên. Tích cực chăm sóc, bảo vệ đền thờ Tiến sĩ Phạm Cảnh Lương.... 

- Tổ chức có ý nghĩa, ấn tượng các ngày Khai giảng năm học, ngày Nhà giáo Việt Nam. Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo ấn tượng sâu sắc cho học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học (nội dung theo hướng dẫn số 39/PGD&ĐT-GDTH ngày 18/5/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo).

II. Thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giáo dục:

1. Kế hoạch thời gian học (35 tuần/năm học): Thực hiện theo Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. 

- Tuyển sinh lớp 1: Từ ngày 01/8/2012;
- Ngày tựu trường: Ngày 13/8/2012;
- Ngày khai giảng năm học: Ngày 05/9/2012;

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 20/8/2012 đến 28/12/2012: 18 tuần thực học, thời gian còn 
lại dành cho các hoạt động giáo dục khác;

+ Kết thúc học kỳ I (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 28/12/2012;

+ Nghỉ học kỳ I: Ngày 31/12/2012.

- Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 02/01/2013 đến ngày 24/5/2013: Gồm 17 tuần thực học, 01 tuần nghỉ Tết Nguyên Đán; thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục khác.

+ Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2013;

+ Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2013;

+ Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/6/2013;
2. Thực hiện kế hoạch giáo dục 

- Năm học 2012 - 2013, nhà trường tiếp tục thực hiện dạy học 2 buổi/ngày ở tất cả các khối lớp. Duy trì 15 lớp - 426 học sinh.

Trong đó : 

	Khối
	Số lớp
	Sĩ số
	Số phải duy trì
	Ghi chú

	1
	4
	105
	105
	1HS KT chậm phát triển trí não

	2
	3
	75
	75
	1HS KT chậm phát triển trí não

	3
	2
	67
	67
	

	4
	3
	103
	103
	

	5
	3
	76
	76
	

	Cộng
	15
	426
	426
	02 HSKTchậm phát triển trí não


- Xây dựng kế hoạch dạy học và sắp xếp thời khoá biểu, các tổ cần đảm bảo yêu cầu:

+ Chủ động bố trí thời gian và nội dung hợp lý cho hoạt động dạy học và giáo dục để thực hiện nội dung, chương trình và kế hoạch giáo dục quy định.
+ Sắp xếp thời khóa biểu ở các lớp học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày không quá 7 tiết/ngày (4 tiết/buổi 1 và 3 tiết/buổi 2). Có thể linh hoạt về thời gian (sáng, chiều), đảm bảo khoa học, vừa sức và có hiệu quả, sao cho phù hợp với điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học và trình độ học sinh của nhà trường. 

+ Giáo viên được chủ động chọn nội dung, bố trí thời gian hợp lí đối với các hoạt động dạy học và giáo dục theo kế hoạch giáo dục để thực hiện chương trình, sách theo quy định cho mỗi lớp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp; sử dụng hợp lý các tài liệu bổ trợ theo quy định của các cấp quản lý giáo dục; không giao bài tập về nhà cho học sinh.

2.1. Thực hiện nội dung, chương trình dạy học quy định:

Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Các tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng), Ngoài những tháng có những ngày lễ như 20/11/2012; 22/12/2012; 26/3/2013 và tháng 1/2013 nhà trường giao lưu học sinh lớp 5, thi viết chữ đẹp cấp trường, còn lại những tháng khác, tùy theo từng tháng, các tổ, khối lớp có thể bố trí thành 1 buổi để tổ chức các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm và giao lưu dưới các hình thức, như Học vui - Vui học, thi Vở sạch - Chữ đẹp, văn nghệ, thể thao, ... 
2.2. Thực hiện nội dung, chương trình dạy học buổi hai:

- Các tổ và mỗi giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học buổi hai cần đảm bảo các nội dung sau đây:

+ Tổ chức hoạt động học tập để thực hành kiến thức đã học, giúp học sinh hoàn thành yêu cầu học tập ngay tại lớp theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng; tổ chức các hoạt động thực tế tại địa phương nhằm hỗ trợ cho việc học tập của học sinh. 

+ Tăng cường hình thức dạy học phân hóa nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu, dạy học tự chọn theo sở trường, sở thích của học sinh; mở rộng các hoạt động giáo dục và học tập theo mô hình câu lạc bộ, ngoại khóa, tham quan thực tế, ...

Có thể tổ chức các hoạt động giáo dục linh hoạt theo khả năng và nhu cầu, như: nhóm củng cố kiến thức, nhóm bồi dưỡng năng khiếu, sở thích với các hoạt động như thực hành đo đạc, giải toán nhanh, ứng dụng toán vào thực tế, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, đọc diễn cảm, đọc thơ, thi kể chuyện, thi hùng biện, viết chữ đẹp, ... hoặc dưới hình thức nhóm phát triển thể chất, với các hoạt động như võ, cầu lông, thể dục nhịp điệu, cờ vua, bóng đá, ...; nhóm phát triển nghệ thuật với các hoạt động về nhạc cụ dân tộc, đàn oócgan, múa, khiêu vũ, vẽ, nặn, trang trí, ...; nhóm hoạt động xã hội với các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, lịch sử, địa lí, văn hóa truyền thống, ...

- Tổ chức dạy học tự chọn các môn Tiếng Anh ở 100% các lớp, từ lớp 1 đến lớp 5;  tổ chức mô hình nhóm học tin học cho học sinh.

- Tổ chức bán trú cho học sinh linh hoạt, đa dạng các hoạt động như: tổ chức và quản lí 
tốt việc nghỉ trưa, ăn trưa cho học sinh; ngoài thời gian ngủ trưa, cần tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ nghỉ trưa phù hợp như xem phim, xem tivi, đọc sách, tham gia các trò chơi dân gian,... 
III. Chương trình, sách và thiết bị dạy học
1. Chương trình dạy học:  

- Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH về hướng dẫn dạy học thủ công, kỹ thuật ở tiểu học; 

- Trên cơ sở Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học của Bộ (công văn số 5842/ BGDĐT-VP ngày 01/9/2011) và hướng dẫn của Sở, của Phòng GDĐT, bộ điều chỉnh nội dung dạy học của nhà trường trong năm học trước, các tổ tiếp tục chỉ đạo giáo viên xây dựng bộ chương trình dạy học các môn học và các hoạt động giáo dục đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với từng đối tượng học sinh và thực tiễn giáo dục địa phương. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá các môn Đạo đức, Thủ công, Mĩ thuật, Âm nhạc theo hướng thiết thực, gọn nhẹ. 

- Việc tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục như: bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích, ... vào các môn học và hoạt động giáo dục cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực cho giáo viên và học sinh.

- TÝch cùc thực hiện các nội dung tăng cường kĩ năng sống cho học sinh vào các môn học Tiếng Việt, Khoa học, Đạo đức, TNXH và các hoạt động giáo dục. 

- Triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008- 2020" theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Năm học 2012 - 2013, nhà trường tiếp tục thực hiện dạy tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5 với thời lượng 2 tiết/tuần theo chương trình của Bộ. Tiếp tục thực hiện các chương trình tiếng Anh tăng cường và làm quen tiếng Anh theo chương trình Victoria,  lớp 1, 2 theo nhu cầu của học sinh, cha mẹ học sinh. 

- Triển khai việc dạy học tự chọn môn Tin học theo nhóm, tích cực xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để thực hiện nội dung giáo dục này trong năm học và những năm học tiếp theo.

2. Sách giáo khoa:

- Sách quy định tối thiểu cho mỗi học sinh như sau:

+ Lớp 1, 2, 3:  Tiếng Việt  (tập 1, 2); Vở Tập viết  (tập 1, 2); Toán; TNXH.

+ Lớp 4, 5: Tiếng Việt  (tập 1, 2); Toán; Đạo đức; Khoa học; LS&ĐL; Âm nhạc; Mĩ thuật; Kĩ thuật.

- Môn Tiếng Anh: sử dụng cho học sinh lớp 1 và 2 tài liệu tiếng Anh tăng cường Victoria; sách Let's Learn English quyển 1, 2, 3 cho lớp 3, 4, 5.
- Môn Tin học: Sử dụng cuốn "Cùng học tin học" quyển 1, 2, 3 của Nhà xuất bản Giáo dục.

- Nghiêm túc thực hiện chủ trương cấp sách giáo khoa không thu tiền cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ. Điều tra, hỗ trợ học sinh thuộc diện nghèo để các em được mượn sách giáo khoa hoặc đề nghị giảm giá mua. Không phát hành tài liệu tham khảo ngoài quy định của Sở GD&ĐT tới học sinh, xây dựng và phát huy tác dụng của tủ sách dùng chung, đảm bảo tất cả học sinh đều có đủ sách giáo khoa để học tập. 

- GV cÇn hướng dẫn học sinh sử dụng sách, vở, đồ dùng học tập theo đúng thời khoá biểu hàng ngày để tránh việc học sinh phải mang nhiều sách vở khi đến trường; hướng dẫn học sinh buổi trưa để sách, vở và đồ dùng học tập tại lớp. 

- Tăng cường áp dụng mô hình “thư viện lớp học”, “thư viện thân thiện”,…, phát huy hiệu quả hoạt động của thư viện để xây dựng tốt phong trào đọc sách trong nhà trường.

* Thống nhất toàn trường dùng vở luyện viết chữ đẹp kiểu chữ nét thanh, nét đậm đứng. Khuyến khích học sinh viết chữ nghiêng nét thanh, nét đậm.
3. Thiết bị dạy học:

- Tổ chức rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có để x©y dùng kế hoạch sửa chữa, mua bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu được quy định trong Thông tư 15/2009/TT-BGD&ĐT ngày 16/7/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo, đồng thời quản lý tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học.

- Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học hiện có, xây dựng ngân hàng giáo án điện tử. 
- Khai thác các nguồn lực để trang bị các phương tiện dạy học hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội (đĩa hình Skycare, đĩa hình giáo dục kỹ năng sống...). 
- Khuyến khích giáo viên sử dụng nhưng không lạm dụng các phần mềm dạy học, thiết bị dạy học điện tử trong dạy học. Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả đàn piano kĩ thuật số trong giờ học âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác. Đối với môn Tiếng Anh, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5893/BGDĐT-CSVCTBDH ngày 06/9/2011, không
 khuyến khích việc mua sắm các thiết bị đắt tiền, hiệu quả sử dụng thấp.

- Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ
của nhân viên phụ trách thiết bị dạy học. Tổng kết, đánh giá kết quả sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học vào cuối kú, cuèi năm học.

4. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt:

4.1. Đối với học sinh khuyết tật: 

Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật, triển khai hiệu quả chính sách về người khuyết tật thể hiện qua Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Giáo dục hoà nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật; Thông tư 39/TT-BGDĐT quy định giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là Luật người khuyết tật, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. 
Phối hợp với các Trung tâm Bảo trợ xã hội để làm tốt công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Thực hiện giáo dục trẻ khuyết tật theo những nguyên tắc cơ bản sau: 

- Giáo dục trẻ khuyết tật phải phù hợp với đối tượng, chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại. 

- Mọi trẻ khuyết tật đều có quyền được học tập bình đẳng  trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, được giáo dục kỹ năng sống, học văn hoá, hướng nghiệp, học nghề để hoà nhập cộng đồng. 

- Hồ sơ và lưu giữ hồ sơ đối với trẻ khuyết tật học hòa nhập thực hiện theo mẫu hồ sơ và quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ của trẻ được lưu tại trường, tại các lớp học hòa nhập. Thường xuyên cập nhật những khả năng và kết quả giáo dục trẻ khuyết tật trong suốt năm học. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật tại địa phương, xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức bồi dưỡng GV và xây dựng cơ sở vật chất nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục người khuyết tật. Tổ chức điều tra huy động hết trẻ khuyết tật nhẹ ra lớp nhằm đảm bảo quyền lợi được học tập, giáo dục kỹ năng sống của trẻ khuyết tật.

4.2. Đối với trẻ em lang thang cơ nhỡ: 

Thực hiện các quy định về giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo Thông tư số 39/2009/TT-BGD&ĐT; phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội, khu dân cư tạo mọi điều kiện cho trẻ được tham gia học tập.

Chương trình, kế hoạch dạy học và thời khóa biểu được điều chỉnh phù hợp; chương trình học của trẻ tập trung vào các môn Toán, Tiếng Việt, rèn cho trẻ kĩ năng đọc, viết, tính toán. 

Việc đánh giá, xếp loại học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần căn cứ vào mức độ  đạt được so với nội dung và yêu cầu đã được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 39/2009/TT-BGD&ĐT. 

IV. Đổi mới công tác chỉ đạo dạy và học

1. Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và đổi mới phương pháp dạy học

 - Tập trung chỉ đạo các nhóm chuyên môn, giáo viên nghiên cứu thực hiện tài liệu hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học; nắm vững các nội dung, yêu cầu cần đạt; thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học.

- Tăng cường biện pháp chỉ đạo về đổi mới phương pháp dạy học, trong đó chú trọng các hoạt động sau:

+ Thường xuyên theo dõi và phân loại đối tượng học sinh; xây dựng nội dung, chương trình dạy học phù hợp từng đối tượng học sinh.

+ Đổi mới cách soạn bài, cách tổ chức dạy học, sử dụng phương pháp dạy học linh hoạt, phù hợp, phát huy được khả năng của từng học sinh, quan tâm được đến mọi đối tượng học sinh, đặc biệt là học sinh yếu kém, học sinh khuyết tật.
+ Tăng cường dự giờ, kiểm tra đánh giá, giúp đỡ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, nâng cao năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng môi trường học tập thân thiện, nhẹ nhàng, tạo không khí phấn khởi trong học tập cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 970/SGD&ĐT-VP ngày 05/9/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương; Kế hoạch số  19/PGD&ĐT-THTD ngày 5/10/2011của phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Thành; Kế hoạch số 12/THPT ngày 10/10/2011 của nhà trường về Thực hiện các giải pháp khắc phục và phòng chống phát âm lệch chuẩn L/N trong dạy học và các hoạt động giáo dục. Yêu cầu các tổ, Công đoàn, đoàn đội phát động phong trào thi đua rộng lớn trong tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện triệt để trong giao tiếp và dạy - học. Cần thực hiện sửa lỗi phát âm lệch chuẩn L/N thường xuyên, hàng ngày, mọi nơi, mọi lúc, và trong mọi hoạt động giao tiếp. Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nhằm khắc phục và phòng chống tình trạng phát âm lệch chuẩn L/N, hướng tới mục tiêu không còn tình trạng cán bộ, giáo viên phát âm lệch chuẩn L/N để trên cơ sở đó dạy học sinh nói và viết đúng chính âm tiếng Việt.

- Đối với học sinh lớp 5, giáo viên cần tăng cường hướng dẫn và rèn kỹ năng ghi bài và khả năng tự học để khi hoàn thành chương trình tiểu học các em có thể tiếp cận ngay với phương pháp học tập của lớp 6 trường THCS.

2. Đánh giá, xếp loại học sinh

Thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học và Hướng dẫn số 717/BGDĐT-GDTH ngày 11/02/2010 về thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT. 

- Việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh phải thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đúng thực chất, đúng quy định và tuân thủ theo nguyên tắc:

+ Đánh giá kết quả học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học.

+ Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện.

+ Đảm bảo tính phân hóa từng đối tượng, từng mặt hoạt động của học sinh.

+ Động viên, khuyến khích học sinh và không gây áp lực trong đánh giá.

+ Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng khuyến khích tinh thần tự học,  sáng tạo của học sinh; giảm yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng, ghi nhớ máy móc. Cấu trúc đề kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ cần kết hợp 2 hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận để học sinh luyện tập, thực hành và vận dụng sáng tạo các nội dung đã học.
- Thực hiện bàn giao chất lượng học sinh:

+ Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học đối với học sinh các lớp 2,3,4,5 để phân nhóm trình độ học sinh và điều chỉnh hợp lý kế hoạch dạy học, phương pháp dạy học.

+ Thực hiện nghiêm túc việc bàn giao chất lượng học sinh từ lớp dưới lên lớp trên.

4. Giáo dục Thể chất và Y tế trường học (có kế hoạch cụ thể riêng)
4.1. Giáo dục thể chất: 

- Xây dựng sân giáo dục thể chất để hoàn thành tốt các nội dung giáo dục thể chất trong trường học. Thực hiện nghiêm túc giờ học Thể dục chính khóa, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong các tiết học chính và tiết học bổ sung. Không xếp giờ học thể dục vào tiết cuối buổi sáng, tiết đầu buổi chiều và không xếp 2 tiết thể dục trong một buổi học.

- Tích cực triển khai Đề án "Giáo dục bơi cho học sinh tiểu học" để thực hiện nội dung giáo dục bơi cho học sinh. Chủ động, sáng tạo để tổ chức dạy bơi cho học sinh khi nhà trường và địa phương chưa có hồ bơi.

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường với các môn thi đấu Bóng đá, Cờ vua, Aerobic, các môn thể thao dân gian, ...; tham gia các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh. Khuyến khích các tổ, các khối lớp tổ chức giao lưu thi đấu thể thao, tạo điều kiện phát huy năng lực sở trường của học sinh và tạo sự phong phú trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường. 

- Khuyến khích các lớp xây dựng và tổ chức các góc vận động trong lớp học, trong đó có các loại đồ chơi, thiết bị vận động phù hợp với học sinh tiểu học. 
4.2. Công tác Y tế trường học: 

- Nhà trường đã bố trí một phòng để làm phòng Y tế trường học; đầu tư các phương tiện y tế cần thiết. Nhân viên y tế cần xây dựng kế hoạch phối hợp với trạm Y tế thị trÊn để thực hiện công tác Nha học đường, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và khám sức khỏe định kì cho học sinh; tăng cường công tác quản lý,  kiểm tra công tác vệ sinh học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú cho học sinh.

- Thực hiện dạy lồng ghép chương trình giáo dục Nha học đường, giáo dục An toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em trong các tiết học hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chăm sóc răng miệng, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh vào đầu năm học và cuối năm học. Củng cố và tăng cường hoạt động của Hội Chữ thập đỏ trong trường học.

- Triển khai thực hiện Thông tư liên bộ số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 về hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trong việc mua mới và sửa chữa.
V. Nâng cao chất lượng phổ cập GDTH đúng độ tuổi và xây dựng trường chuẩn quốc gia, thư viện trường học.

1. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDTH đúng độ tuổi.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 36/2009/TT-BGD&ĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập GDTH đúng độ tuổi. 

- Tiếp tục rà soát, thu thập, quản lý số liệu, kiện toàn hồ sơ chuẩn về phổ cập giáo dục 
tiểu học, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ I; có giải pháp tích cực đạt Chuẩn mức độ II năm 2014. Phấn đấu năm học 2012 trường được công nhận đạt Chuẩn phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức độ I.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập và quản lý số liệu phổ cập.

- Phối hợp làm tốt công tác phổ cập THCS và thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học; phối hợp với trường mầm non trong việc điều tra độ tuổi trẻ em 5 tuổi.

2. Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

- Căn cứ Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học và các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở, của Phòng, Ban lãnh đạo nhà trường chủ động tiến hành tự kiểm tra, đề nghị công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm lần thứ 2 và lập kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Duy trì hệ thống phòng học, phòng chức năng, nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực tham mưu với địa phương tiếp tục đầu tư tu sửa cơ sở vật chất trường học, sớm di chuyển trường sang vị trí mới để phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 2. 

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện trường học (có Kế hoạch riêng).
- Tập trung xây dựng kế hoạch và quản lý hoạt động thư viện trường học; phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác thư viện.

- Tiếp tục tăng số lượng đầu sách, đổi mới các loại hình thư viện, nâng cao chất lượng hoạt động đọc của giáo viên và học sinh. Tăng cường xây dựng thư viện phòng học, thư viện thân thiện, ..., thực hiện tốt việc luân chuyển sách, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy tác dụng của thư viện trường học. Phát huy tác dụng của tủ sách dùng chung, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh diện khó khăn được mượn sách và luân chuyển sách qua nhiều năm học. 

- Ban lãnh đạo nhà trường chủ động tiến hành kiểm tra và đề nghị được kiểm tra, công nhận tiếp thư viện tiến tiến sau 5 năm.

VI. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

1. Tăng cường công tác quản lí chỉ đạo, kiểm tra nội bộ 

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc cơ quan, quy chế dân chủ trong trường học, chấn chỉnh nề nếp, kỉ cương trong các hoạt động giáo dục; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên môn, quản lý chất lượng giáo dục. 

- Hội đồng trường hoạt động theo Điều lệ trường tiểu học hiệu quả nhằm tăng cường sức mạnh tập thể trong quản lý trường học, dân chủ trường học.  

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục với trọng tâm là việc thực hiện chương trình các môn học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung, chương trình và dạy học sát đối tượng học sinh. Tăng cường tính tự chủ, sáng tạo trong xây dựng các loại kế hoạch, đặc biệt coi trọng kế hoạch phát triển của nhà trường, điều chỉnh kịp thời trong quá trình quản lý, chỉ đạo.

- Tăng cường công tác quản lý, tổ chức dạy học theo công văn số 982/SGD&ĐT-GDTH ngày 07/9/2011 của Sở GD&ĐT. Trong đó, đặc biệt quan tâm: 

+ Thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm; quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập buổi 2 để học sinh hoàn thành bài tập ngay trên lớp,  không giao bài tập về nhà đặc biệt là học sinh lớp 1. 

+ Thực hiện nghiêm túc việc thu góp theo đúng hướng dẫn liên ngành số 238/HD-LN của Sở GD&ĐT, Sở Tài chính và Sở Lao động TBXH tỉnh Hải Dương ngày 14/3/2011 và công văn số 5584/BGD&ĐT-KHTC ngày 23/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. 

+ Thực hiện tốt "3 công khai" theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tích cực triển khai thực hiện công tác tự đánh giá theo các nội dung kiểm định chất lượng giáo dục. Quan tâm đặc biệt công tác tự bồi dưỡng năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn giáo viên tiểu học. Coi trọng công tác tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên để nâng cao nghiệp vụ quản lý, chuyên môn và năng lực công tác. 

1.2. Quản lý nề nếp chuyên môn: 

- Căn cứ tiêu chuẩn về bằng cấp, năng lực chuyên môn và đạo đức lối sống, Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn (tránh phân công một người kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ). Việc phân công chuyên môn, giảng dạy phải đảm bảo nguyên tắc không phân công giáo viên dạy chéo môn và dựa trên cơ sở năng lực và sở trường của giáo viên, ngoài ra cần đảm bảo cân đối giữa các môn học. 

- Căn cứ năng lực giảng dạy, đơn đăng ký của giáo viên và việc tổ chức rà soát về điều kiện, khả năng tin học của ban giám hiệu, Hiệu trưởng ra quyết định cho giáo viên được soạn bài trên máy vi tính, đồng thời cùng với Hiệu phó, tổ chuyên môn quản lý chặt chẽ chất lượng đổi mới phương pháp dạy học trong công tác soạn, giảng.

- Ban giám hiệu chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch dạy học buổi 2 của tổ chuyên môn và của giáo viên; Chú trọng việc thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học của giáo viên. Kế hoạch dạy học của nhà trường được xây dựng trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ, của Sở GD&ĐT, của Phòng GD&SĐT, dựa vào đặc điểm thực tế của nhà trường và sự tham gia góp ý của cán bộ giáo viên, được sự nhất trí của Hội đồng trường và Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm. 

- Tập trung quản lý, chỉ đạo chất lượng dạy học theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng từng môn học, bài học và Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT; giám sát chặt chẽ mức độ đạt chuẩn của từng đối tượng học sinh. Có đủ đồ dùng dạy và học cho giáo viên và học sinh; coi trọng việc thực hành của học sinh. Tăng cường dạy học theo hướng giao tiếp, xóa bỏ kí hiệu bảng để tạo không khí thân thiện, nhẹ nhàng trong giờ học.

* Quy định sổ điểm bộ môn cho giáo viên dạy chuyên, sổ theo dõi chứng cứ đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với các môn đánh giá bằng nhận xét giống như sổ điểm chính.
- Hội họp: Tổ chức họp Hội đồng Sư phạm 1 lần vào tuần đầu tháng; mỗi tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng, nội dung tập trung nghiên cứu, trao đổi về nội dung dạy học, phương pháp dạy học. Nhóm chuyên môn sinh hoạt theo nhu cầu, mỗi tuần ít nhất 1 lần. Riêng giáo viên Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục sinh hoạt nhóm chuyên môn theo cụm trường mỗi tháng 1 lần vào chiều thứ Năm tuần cuối tháng.
- Hồ sơ sổ sách: Thực hiện theo quy định của Sở GD&ĐT.

2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục
- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục theo công văn số 618/SGD&ĐT-GDTH ngày 06/6/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 52/PGD&ĐT-GDTH ngày 28/6/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Chú trọng bồi dưỡng:

- Nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo cấp học nói chung, công tác chỉ đạo và quản lí việc dạy học, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng nói riêng. 

- Tăng cường công tác tự bồi dưỡng về Chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. 

- Tiếp tục các nội dung bồi dưỡng về chuẩn hoá đội ngũ, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, tổ chức chuyên đề, hội thảo, hội giảng, …Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp. Khuyến khích việc trao đổi kinh nghiệm giữa các nhóm trường (chuyên đề theo cụm trường).

- Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012). Việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thực hiện theo các bước sau:

+ Giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng (dựa trên các văn bản chỉ đạo, kết quả đánh giá Chuẩn nghề nghiệp cuối năm học trước) và được hiệu trưởng phê duyệt.

+ Nhà trường tập hợp các nội dung, các mô đun do giáo viên lựa chọn thành kế hoạch bồi dưỡng chung của toàn trường, duyệt với Phòng GDĐT.
+ Phòng GDĐT tập hợp các nội dung, các mô đun theo kế hoạch của các trường x©y dựng thành kế hoạch bồi dưỡng chung của toàn huyện, duyệt với Sở GDĐT.
* Thời gian bồi dưỡng đảm bảo tối thiểu 120 tiết/năm học/giáo viên. Tổ chuyên môn dựa trên kế hoạch bồi dưỡng của nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức từng nội dung, chuyên đề (không xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của tổ chuyên môn như những năm học trước).

- Nhà trường duy trì, củng cố và kiện toàn đội ngũ giáo viên có năng lực làm nòng cốt để thực hiện tốt công tác đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.
VII. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học

- Thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tiếp tục củng cố đội ngũ giáo viên cốt cán về tin học nhằm giúp đỡ giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Chú trọng hình thức bồi dưỡng tại chỗ, vừa học vừa thực hành theo công việc của mỗi người, theo phương châm người biết dạy người chưa biết, người biết nhiều dạy người biết ít và tạo điều kiện cho CBGV tham gia các lớp tin học tập trung theo nhu cầu của CBGV.

- Phân công cụ thể cho CBGV quản lý và sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lí trong nhà trường. Triển khai thực hiện phần mềm phổ cập giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của toàn ngành. Duy trì và sử dụng hiệu quả hoạt động qua địa chỉ hộp thư điện tử, trang Web của nhà trường.

- Khuyến khích giáo viên soạn giáo án bằng máy vi tính và sử dụng các phần mềm dạy
học ứng dụng, phát huy tác dụng của mạng Internet. Chủ động, sáng tạo, sưu tầm và tuyển chọn các tư liệu dạy học để xây dựng kho dữ liệu dùng chung. Các giáo án điện tử cần được xây dựng theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, của nhà trường và được dùng chung cho nhiều lớp. 

- Tiếp tục khai thác các nguồn lực đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại, xây dựng phòng máy vi tính và tổ chức dạy tin học cho học sinh.

VIII. Tổ chức các hoạt động khác 

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt: 

- Tham dự các Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2012 - 2013.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong quản lý và giảng dạy.

- Tổ chức thi viết chữ đẹp, thi đọc, kể chuyện cấp trường; thi viết chữ đẹp cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng chữ viết và khả năng nói, viết chuẩn âm tiếng Việt cho häc sinh.

- Tổ chức Olympic học sinh tiểu học cấp trường và tham dự cấp huyện, tỉnh dành cho học sinh lớp 5; khuyến khích các tổ, lớp tổ chức Olympic môn học, tham gia thi Giải toán, thi “giao thông thông minh” qua mạng Iternet; tổ chức các hoạt động phát triển năng lực về các lĩnh vực giáo dục, như: Liên hoan tiếng hát dân ca, biểu diễn đàn Piano kỹ thuật số, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, thi trò chơi dân gian, …

- Tổ chức thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường, tham dự cấp huyện, tỉnh.

- Tổ chức các cuộc thi thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cấp trường.

2. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường. Tổ chức tốt hoạt động theo chủ điểm và hoạt động ngoài giờ lên lớp trong các ngày 20/11, 22/12, 26/3.  Tăng cường hiệu quả và có nề nếp hoạt động Đội - Sao Nhi đồng; tổ chức nghiêm túc thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ; đổi mới các bài thể dục nhịp điệu và múa hát sân trường; tăng cường các hoạt động trong giờ ra chơi cho học sinh. 

3. Công tác xã hội hóa giáo dục: 

Tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp với các đoàn thể và phụ huynh học sinh tạo nguồn kinh phí từ ngân sách, huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách để hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất và các hoạt động giáo dục trong trường học. Kinh phí đóng góp từ cha mẹ học sinh cho việc tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học được công khai, minh bạch trên cơ sở tự nguyện và đảm bảo nguyên tắc tài chính, kế toán. 

C. các chỉ tiêu trong năm học

1. Chỉ tiêu thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục, phổ cập

Duy trì 15 lớp, 426 học sinh (212 nữ, 02 HSKT).

Hoàn thành Phổ cập giáo dục Tiểu học ĐĐT năm 2012 đạt mức độ 1.

2. Chất lượng giáo dục toàn diện

a. Chất lượng Hạnh kiểm 

- HS thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ HSTH: 100%

b. Chất lượng Văn hóa

- Hoàn thành chuẩn KTKN các môn học.

- Duy trì 3 HSKT, đảm bảo có tiến bộ trong học tập và hoạt động hoà nhập.

* Xếp loại Học lực đạt:

	Khối

lớp
	SỐ HS
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	104
	43
	41.3
	46
	44.2
	13
	12.5
	2
	2.0

	2
	74
	30
	40.5
	36
	48.7
	8
	10.8
	
	

	1
	66
	27
	40.9
	29
	43.9
	10
	15.2
	
	

	4
	103
	43
	41.7
	47
	45.6
	13
	12.7
	
	

	5
	76
	31
	40.8
	25
	32.9
	20
	26.3
	
	

	Tổng
	423
	174
	41.1
	183
	43.3
	64
	15.1
	2
	0.5


* Lên lớp thẳng đạt:  99,5%. Lên lớp sau kiểm tra lại 100%.

* Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học: 100%.
3. Danh hiệu thi đua : 

   Tập thể :    

	- Trường: Tập thể LĐ Tiên tiến.

- Chi bộ Đảng:  Trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn trường: Vững mạnh xuất sắc.
	- Liên đội TNTPHCM: Xuất sắc

- Lớp XS:  15 lớp.  


 Cá nhân :  
GV đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở :   4 đ/c;  (01 GVG cấp tỉnh).             


        

GV đạt Lao động Tiên tiến:    13đ/c



GV giỏi việc trường đảm việc nhà: 18 đ/c




Gia đình nhà giáo văn hóa: 29 đ/c.


4. Chất lượng các cuộc thi:

*Học sinh: 
+ Cuộc thi Olimpic HS tiểu học lớp 5: Đạt giải cấp tỉnh:    2 HS; 





          Đạt giải cấp huyện:    8 HS;





          Đạt giải cấp trường:  10 HS;

+ Cuộc thi Viết chữ đẹp cấp TH: Đạt giải cấp tỉnh:     2 HS;  






Đạt giải cấp huyện:   6 HS;






Đạt giải cấp trường: 17 HS;

+ Cuộc thi Olipic Tiếng Anh trên mạng Internet:  Đạt giải cấp Quốc gia: 01 HS;






Đạt giải cấp tỉnh:       2 HS; 





Đạt giải cấp huyện:   8 HS;






Đạt giải cấp trường: 10 HS;

Các cuộc thi khác phấn đấu có giải và đạt thứ hạng cao trong huyện.
* Cán bộ, giáo viên: 

+ Phấn đấu đề tài SKKN:  27 CBGV tham gia: 

Đạt từ Trung bình trở lên cấp trường:  17 - 20 SK;
Đạt từ trung bình trở lên cấp huyện:  04 - 6 SK; (trong đó có 01 SK xếp loại khá). 
+ Các cuộc thi khác cấp huyện, cấp tỉnh giáo viên tham gia đều phấn đấu có giải.   
Phần IV.  Các biện pháp chủ yếu

1. Công tác tư tưởng, chính trị: 

- Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ CBGV; tăng cường tạo sự đoàn kết, thống nhất từ tư tưởng đến hành động, góp phần duy trì và phát triển nhà trường. Tất cả CBGV, NV đều hiểu và nắm chắc Điều lệ trường Tiểu học, Luật Giáo dục và nhiệm vụ trọng tâm năm học. 
- Chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Đặc biệt duy trì và thực hiện thường xuyên, hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở mọi lúc, mọi nơi; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Mỗi thầy giáo, cô giáo nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức nghề nghiệp, nhiệt tình, quan tâm, tôn trọng từng học sinh; luôn phát huy vai trò chủ động tích cực của học sinh; thÊm nhuần phương châm: "Nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả". 
- Kiên quyết xử lý cán bộ, GV, đảng viên vi phạm các quy chế, vi phạm những điều cấm công chức, viên chức không đ­îc làm nhằm làm trong sạch nội bộ; làm lành mạnh môi trường giáo dục trong nhà trường.
- Thường xuyên tổ chức phê và tự phê có hiệu quả trong nhà trường, trong các tổ chức đoàn thể để kịp thời điều chỉnh những lệch lạc trong tư tưởng, trong hành động của mỗi CBGV, NV.


2. Nâng cao chất lượng giáo dục:


- Dạy đủ, đúng phân phối chương trình, thời khóa biểu. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tổ chức chuyên đề, hội giảng với nội dung thiết thực. Đặc biệt  đánh giá rút kinh nghiệm từng tuần, từng tháng, từng kỳ để điều chỉnh bám sát, đổi mới, cải tiến đạt hiệu quả cao.
- Coi trọng công tác chủ nhiệm lớp. Giáo viên chủ nhiệm luôn theo dõi sát sao sự tiến bộ của từng học sinh (chú trọng quan tâm đến học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật). Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chuyên, giáo viên dạy tăng để phân nhóm đối tượng thường xuyên, kịp thời điều chỉnh nội dung giảng dạy hợp lý, có biện pháp giáo dục phù hợp đối với từng nhóm đối tượng học sinh. Coi trọng dạy theo nhóm đối tượng học sinh trong buổi 2. 
- CBGV sử dụng và khai thác triệt để đồ dùng dạy học đạt hiệu quả. Khuyến khích, động viên CBGV tích cực tự làm đồ dùng dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý một cách sáng tạo. 

- Tăng cường bồi dưỡng HSG, HS năng khiếu; tích cực phụ đạo HS yếu, HS khuyết tật trong từng môn học, tiết học; nhất là trong buổi 2 ngay từ đầu năm học. Giao nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên có năng lực, có kinh nghiệm để bồi dưỡng các đội tuyển; có chế độ khen thưởng, khuyến khích động viên thỏa đáng kịp thời. Quan tâm phụ đạo học sinh yếu, giao trách nhiệm cho từng giáo viên chủ nhiệm, phân loại xác định mức độ tiến bộ của từng học sinh theo từng đợt. Phụ đạo học sinh yếu được đưa vào chỉ tiêu thi đua của giáo viên, của lớp. Đặc biệt đối với học sinh lớp 1,2,3,4; phân loại hàng tháng với những học sinh chậm; có biện pháp kèm cặp ngay và thông tin kịp thời tới gia đình học sinh. Tách số học sinh yếu 1,2,3 bồi dưỡng riêng. Tập trung quan tâm học sinh lớp 5, chú trọng đến hướng dẫn HS phương pháp tự học, tự ghi bài, tự nghiên cứu kiến thức để tạo tiền đề cho cấp học cao hơn. Đảm bảo chất lượng đầu ra bền vững, đạt hiệu quả.

- Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, lấy giáo dục cá biệt làm mũi nhọn. Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh và các tổ chức đoàn thể trong, ngoài nhà trường cùng giáo dục học sinh. 
 -  Duy trì thực hiện các giải pháp khắc phục phát âm lệch chuẩn L – N cho CBGV, NV, HS. Mỗi người đều có ý thức tự hoàn thiện mình và rèn cho HS phát âm chuẩn; tạo môi trường giao tiếp bằng ngôn ngữ nói, viết chuẩn trong nhà trường.  
- Tăng cường hoạt động tập thể, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh Tiểu học. Tổ chức nhiều cuộc giao lưu: Vở sạch - Chữ đẹp, văn nghệ, thể thao, bóng đá, kể chuyện trong và ngoài nhà trường. Tạo sân chơi hấp dẫn, lý thú cho học sinh. Tuyển chọn học sinh năng khiếu, tham gia dù thi cấp huyện, tỉnh.
3. Công tác phổ cập:

- Phân công các nhóm điều tra phổ cập chính xác, cập nhật hồ sơ thường xuyên; quản lý hồ sơ chặt chẽ bám sát các tiêu chuẩn, mục tiêu Phổ cập đúng độ tuổi, hoàn thành Phổ cập đúng độ tuổi vững chắc, có chất lượng.
- Liên kết chặt chẽ với trường Mầm non (đầu vào); phối hợp tốt với trường THCS (đầu ra) để hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phổ cập, không ngừng xây dựng phong trào giáo dục thị trấn Phú Thái ngày một đi lên vững chắc.    
4. Công tác thi đua

- Đẩy mạnh công tác thi đua. Tất cả các hoạt động đều thông qua thi đua: Công bằng, công khai, khách quan, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong trường học. 
- Cụ thể hóa các tiêu chuẩn thi đua. Thường xuyên đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm ưu, nhược điểm, bình xét thi đua giữa kì, cuối kì, làm căn cứ để tiếp tục phấn đấu cho những đợt tiếp theo. 
- Tổ chức 4 đợt thi đua trong năm học. 
- Đợt 1: từ 5/9/2012 - 20/11/2012 - Chủ điểm "Biết ơn thầy cô ". 

- Đợt 2: từ 21/11/2012 - 3/2/2013  

Chủ điểm "Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới ".
- Đợt 3: từ 4/2/2013 - 26/3/2013 
Chủ điểm  "Biết ơn mẹ và cô, cùng tiến bước lên Đoàn ".
- Đợt 4: từ 27/3/2013 - 27/5/2013 chủ điểm  "Mừng sinh nhật Bác ".

5. Công tác Thư viện, Thiết bị:

- Chú trọng công tác Thiết bị, đồ dùng dạy học; coi đây là yêu cầu bắt buộc và từ đây là trọng tâm đổi mới công tác dạy học. Nhân viên thiết bị phải niêm yết đồ dùng dạy học từng tiết, từng môn, từng ngày, từng tháng. Giáo viên giảng dạy lên kế hoạch mượn đồ dùng theo tuần. Tăng cường mua sắm thêm trang thiết bị dạy học hiện đại. GV tích cực sưu tầm, tự làm đồ dùng dạy học phù hợp với nhiệm vụ được phân công. 

- Đẩy mạnh hoạt động Thư viện xuống lớp học, phòng họp; thực hiện phương châm sách tìm bạn đọc để tất cả CBGV và học sinh đều được đọc sách. Chú trọng đầu tư thêm các loại sách tham khảo có giá trị, phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Rà soát, đối chiếu để tiếp tục bổ sung về CSVC, số lượng đầu sách, tăng cường hoạt động để duy trì thư viện Tiên tiến sau 5 năm. 

6. Công tác chỉ đạo, quản lý:

- Cán bộ quản lý: Gương mẫu, sâu sát, giám chịu trách nhiệm; làm việc khoa học, sáng tạo; giải quyết công việc thấu tình đạt lý song kiên quyết nghiêm khắc. 
- Phân công lao động hợp lý, đảm bảo nguyện vọng và năng lực CBGV, NV. 

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và các hoạt động mũi nhọn trong nhà trường. Chỉ đạo đổi mới nề nếp hoạt động tổ chuyên môn, đi sâu vào bàn biện pháp đổi mới PP giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn. Làm chuyên đề, hội giảng phải có tác dụng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBGV, nâng cao tay nghề, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ chất lượng học sinh.
- Tăng cường công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất trong nhà trường, đảm bảo cụng khai, tiết kiệm, hiệu quả.
- Duy trì chế độ kiểm tra đúng kế hoạch, đúng thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT , bám sát QĐ số 06 / BNV và QĐ 14 của BGD & ĐT về đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Đảm bảo số lần kiểm tra, số người kiểm tra và có tác dụng tốt qua kiểm tra. Bảo quản sử dụng tốt sổ kiểm tra của Hiệu trưởng, Hiệu phó, Tổ trưởng chuyên môn.

- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ với cấp trên đúng quy định. Chủ động trong công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo về mọi mặt hoạt động của nhà trường.

7. Công tác XHHGD, xây dựng CSVC:

- Tích cực tuyên truyền đường lối giáo dục của Đảng, Nhà nước về đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông; làm cho mọi người, mọi nhà, các cấp, các ngành, Đảng viên, quần chúng đều nắm được mục tiêu giáo dục của Đảng và nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hăng hái tham gia đầu tư, đóng góp các nguồn lực cho giáo dục. Đặc biệt lấy hội cha mẹ học sinh làm trung tâm để họ quan tâm nhiều hơn đến con em mình, kết hợp chặt chẽ với nhà trường động viên các em phấn khởi tự nguyện đến trường học tập và hỗ trợ xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, hiệu quả trong nhà trường. 

- Tích cực làm công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo để tu sửa CSVC hiện có, đẩy
nhanh tiến độ di chuyển trường sang địa điểm mới để ổn định tư tưởng cho CBGV và phụ huynh học sinh, tạo điều kiện về CSVC cho việc phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường; từng bước di chuyển trường sang địa điểm mới để có cơ sở vật chất phục vụ tốt hoạt động dạy và học; tạo tiền đề xây dựng chuẩn Quốc gia giai đoạn 2, Thư viện Tiên tiến.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của trường Tiểu học Phú Thái đã được sự góp ý của CBGV qua hội nghị cán bộ viên chức nhà trường, Ban giám hiệu yêu cầu các tổ chuyên môn và cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu, xây dựng kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả từng nhiệm vụ giáo dục theo từng giai đoạn của năm học; báo cáo định kì đúng thời gian, đúng quy định, thông tin, số liệu chính xác; nhằm thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường đã đề ra. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, nếu có những vấn đề khó khăn, bất cập, cần phản ánh ngay về BGH để chỉ đạo và xử lí kịp thời./.
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